A XE "A" . Văn Miếu - Quốc Tử Giám, biểu tượng văn hoá Việt Nam

I. Quyết sách  tầm thiên niên kỷ

Từ nhiều năm nay, dường như từng ngày từng tháng mọi người dân Việt Nam đều hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Ai cũng nhớ đến cuộc dời đô do vua Lý Thái Tổ đích thân dẫn đầu, đưa cả triều đình, quân sĩ và dân chúng từ Hoa Lư lên định đô ở mảnh đất sẽ trở nên nổi tiếng với địa danh mới là Thăng Long. Vận hội của dân tộc ta cả khi thái bình ấm no hoặc khi chiến tranh gian khổ đều gắn liền với địa danh lịch sử thiêng liêng đó. Vua Lý Thái Tổ có tầm nhìn xa rộng, nhận thấy thành cũ Đại La “ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sau trước”, đã quyết định dời đô, tức là “vì thiên hạ lập kế lâu dài, trên cho nghiệp đế vương được thịnh vượng lớn lao, dưới cho dân chúng được đông đúc giàu có”. Nếu chọn lựa một số sự kiện của Việt Nam tiêu biểu trong cả thiên niên kỷ vừa qua thì cuộc dời đô năm 1010 hẳn đuợc chọn xếp là sự kiện nổi bật hàng đầu. Nhưng không chỉ một việc ấy, nhà Lý còn có một quyết sách văn hoá cũng không kém phần lớn lao với tầm vóc thiên niên kỷ: Đó là sự kiện vua Lý Thánh Tông cho dựng Văn Miếu (năm 1070) và sau đó Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở kinh đô Thăng Long (1076).

Đại Việt sử ký toàn thư (viết tắt: Toàn thư) ghi sự kiện triều đình thời vua Lý Thánh Tông dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử:

庚戍,神武二年 ...秋八月,修文廟,塑孔子周公及四配像,畫七十二賢 像,四時享祀.皇太子臨學焉.
Canh Tuất, Thần Vũ nhị niên. …thu, bát nguyệt, tu Văn Miếu, tố Khổng Tử Chu Công cập Tứ phối tượng, hoạ Thất thập nhị hiền tượng, tứ thời hưởng tự. Hoàng thái tử lâm học yên. 

Dịch:  

“Canh Tuất, niên hiệu Thần Vũ năm thứ 2 (1070)….. Mùa thu, tháng 8, làm Văn Miếu, đắp tượng Khổng Tử, Chu Công và Tứ phối, vẽ ảnh Thất thập nhị hiền, bốn mùa cúng tế. Hoàng thái tử đến học ở đây” (Toàn thư, BK 2-5)
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Quốc sử chỉ ghi mấy dòng như trên, liên quan đến Văn Miếu sử các đời sau thường cũng chỉ ghi vài câu vắn tắt. Nhưng thời gian càng lâu xa về sau sự kiện đó càng được nhận thức ngày càng sâu sắc toàn diện hơn. Cho đến nay sự kiện hai vua triều Lý dựng Văn Miếu năm 1075, sáu năm sau cho lập Quốc Tử Giám (1076) đã trở thành một trong những sự kiện văn hoá trọng đại có tầm vóc thiên niên kỷ trong lịch sử nuớc ta.

Mốc lịch sử đó đã được dựng lên, đánh dấu một thời kỳ con cháu các vua Hùng không những đã khép lại quá khứ cả ngàn năm Bắc thuộc mà đã mở ra một thời kỳ phục hưng văn hoá dân tộc, cải biến nước ta từ địa vị một bang ấp “man di” trở thành một nước độc lập có nền văn hiến đáng tự hào ở Đông ¸.

Cũng như nhiều dân tộc trên thế giới, chúng ta có văn hoá dân gian, ngôn ngữ dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian v.v…Đó là những yếu tố rất quan trọng để bảo đảm tính trường tồn và phát triển của một nền văn hoá dân tộc. Nhưng vấn đề là phải có một nền văn hoá chữ viết! Có thể nói đó là vấn đề rất lớn đã khiến cho  những thành phần ưu tú nhất của dân tộc ta day dứt âm thầm chịu đựng trong suốt cả thời kỳ mất nước. Không nói đến văn tự thời Hùng Vương nữa, thứ văn tự đó nếu có cũng đã thất truyền. Phải sáng tạo ra một thứ văn tự mới, nhưng phải bắt đầu từ đâu? 

Để có vật liệu sáng tạo, từ nhiều thế kỷ trước thời độc lập nhiều người Việt đã phải học chữ Hán với những người thầy từ Trung Quốc sang. Không khác mấy mục đích của người Pháp sau này trong việc dạy tiếng Pháp cho người Việt, những người Trung Hoa sống lâu với người bản xứ hoặc những người mới từ nội địa sang, khởi thuỷ họ đều muốn tuyên truyền văn hoá Trung Hoa, coi đó như một sự “mở mang khai hoá”. Người Việt từ chỗ thụ động, cốt sao học cho biết chữ, lâu dần tiến đến chỗ biết lợi dụng cái phương tiện chữ viết ấy để đáp lại sự cần thiết riêng của mình.

Chữ Hán có một đặc điểm nổi bật là ngay ý nghĩa gốc của không ít từ ngữ đã phản ánh nội dung tư tưởng Nho giáo và các khái niệm xã hội của dân tộc Hán. Cả ngàn năm trước thời độc lập, người Việt học chữ Hán khó tránh khỏi một sự xâm nhập từ từ các sắc thái của tư tưởng Nho giáo, nhưng một sự thực rất đáng được chúng ta ghi nhớ là: chính quyền đô hộ của người Trung Hoa chưa bao giờ áp đặt được Nho giáo lên địa vị một ý thức hệ thống trị ở miền đất Giao Châu (tức nuớc ta). Ngược lại, nhiều sử liệu rất phong phú đã cho thấy người Việt dùng chữ Hán để truyền bá và học tập kinh sách của Phật giáo. Hiện tượng này cũng cần được xem là có ý nghĩa rất lớn, bởi vì nó không phải chỉ xuất hiện một giai đoạn nào, mà là đặc điểm văn hoá của ít nhất là 5 - 6 thế kỷ trước ngày độc lập. Sách báo đã viết nhiều, ngày nay mọi người hầu như đều đã biết từ đầu thế kỷ thứ hai ở thủ phủ Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) đã hình thành cả một trung tâm văn hoá Phật giáo rất có uy tín, tại trung tâm này đã phiên dịch đuợc từ chữ Phạn ra chữ Hán 15 quyển sách kinh, và nhiều nhà tu hành Phật giáo đã từ đây mang theo các kinh sách chữ Hán ấy sang truyền giảng Phật giáo tại Lạc Dương…Từ đó về sau, nhiều thế hệ tăng sĩ Phật giáo ở Việt Nam (bao gồm cả các thiền sư người Việt, người ấn Độ, người Trung Hoa) hầu hết đều dùng chữ Hán như một chuyển ngữ để truyền tập tu trì kinh điển của Phật giáo. Đạo Phật tiếp tục phát triển như vậy từ đầu thời độc lập dưới các triều Ngô, Đinh, Lê, đến thời Lý thì trở thành quốc giáo. Chính một vị hoàng đế là vua Lý Thánh Tông đã trở thành Tông chủ của thiền phái Thảo Đường. 

Vua Lý Thánh Tông tên huý là Nhật Tôn, con trưởng của vua Lý Thái Tông, sinh năm 1023, lên ngôi năm 1055. Chính sử có phê một câu về việc vua làm hao tổn sức dân dựng tháp Báo Thiên, xây cung Dâm Đàm, nhưng nói chung dành cho Lý Thánh Tông lời bình giá rất cao: 

“Vua khéo kế thừa, thực lòng thuơng dân, trọng việc làm ruộng, thương kẻ bị hình, vỗ về thu phục người xa, đặt khoa Bác sĩ, hậu lẽ dưỡng liêm, sửa sang việc văn, phòng bị việc võ, trong nước yên tĩnh, đáng gọi là bậc vua tốt”

Lý Thánh Tông nổi bật là người có ý chí độc lập tự cường và lòng tự hào dân tộc rất mạnh mẽ: Trong ngày đầu tiên lên nối ngôi, vua đã chính thức đặt quốc hiệu nước ta là Đại Việt. Vua tu tập, nghiên cứu sâu sắc kinh điển Phật giáo, đồng thời tự chủ trương sáng lập một môn phái Phật giáo Việt Nam. Vua chọn Thảo Đường là một thiền sư Trung Hoa làm tổ sư vì trong lý thuyết của Thảo Đường vua tìm thấy có sự gặp nhau tương đắc giữa hai tông Thiền và Tịnh, nhận thấy sự hài hoà đó sẽ làm cho Phật giáo bám rễ sâu rộng hơn trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dân nghèo thất học. Chính tư tuởng này của thiền phái Thảo Đường của Lý Thánh Tông đã có ảnh huởng quyết định, tạo cơ sở cho Phật giáo Việt Nam có điều kiện khắc phục dị biệt giữa các tông phái, hình thành một hệ thống tư tuởng Phật giáo cơ bản thống nhất dưới thời Trần. 

Người có cống hiến quan trọng như vậy đối với lịch sử Phật giáo đồng thời cũng là vị hoàng đế Đại Việt đã quyết định đặt việc giảng dạy chữ Hán và Nho học lên thành cơ chế chính thức của nền giáo dục quốc gia. Như thực tế đã cho thấy, đó là một chuyển biến có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển lâu dài về sau của nền văn hoá dân tộc nước ta. Đối với người đương thời, điều đó có nghĩa là từ trước , việc giảng dạy học tập chữ Hán chỉ là công việc của các chùa viện Phật giáo hoặc của tư gia nhằm đáp ứng những yêu cầu tối thiểu và giản đơn như lập khế uớc văn tự, ghi mốc giới ruộng đất v.v… Từ đây trở đi việc giảng dạy Nho học do nhà nước tổ chức và quản lý.  Đầu tiên thì chọn người giỏi đến nhà học trong Văn Miếu để dạy học cho Hoàng thái tử. Sử không ghi số học sinh, nhưng dự học theo vua còn có một số con cháu các hoàng thân, đại thần tại triều. Qua vài năm như vậy, đến khi vua Lý Nhân Tông nối ngôi đã tổ chức được khoa thi Nho học đầu tiên mang tên khoa Minh kinh bác sĩ vào năm Thái Ninh 4 (1075). Nền giáo dục khoa cử chữ Hán có lịch sử hơn 900 năm ở nuớc ta thực sự đã bắt đầu từ đó. 

Các triều Ngô, Đinh, Lê thời gian tồn tại không lâu, quan lại không nhất thiết phải là người có học. Nhưng từ triều Lý, cùng với việc dời đô vĩ đại, quy mô các thiết chế của triều đình tất phải có những mở rộng tương ứng. Nhiều yêu cầu mới đặt ra, như cắt đặt chức vụ đảm trách các công việc binh dân, hình chính, gọi tên các tướng văn tướng võ ra sao, chia đặt các cấp hành chính trong nước như thế nào, soạn định các luật lệnh v.v…Tất cả những việc ấy đòi hỏi phải có một đội ngũ quan lại có học vấn mới có thể đảm đương được. Như thế, chúng ta có thể thấy các vua và những người hoạch định chính sách triều Lý đã phải đứng trước vấn đề cần tổ chức việc giáo dục sao cho có quy củ hệ thống. 

Đến đây, tất có vấn đề tổ chức giáo dục theo hình mẫu nào? Như ngày nay chúng ta có thể nói là cần nêu ra các phương án, các mô hình khác nhau để chọn lựa. Mỗi thời đại qua đi đem lại cho người ta thêm nhiều khả năng mới, thậm chí như ngày nay, mỗi năm tháng đều đem lại thêm nhiều lựa chọn mới. 

Một ngàn năm trước, cha ông chúng ta đã lựa chọn mô hình giáo dục Nho giáo của Trung Quốc là một sự lựa chọn có tính tất yếu khách quan. Hơn ngàn năm bị đô hộ, phải là một dân tộc kiên cường mới thoát khỏi hiểm trạng bị đồng hoá. Một nước Trung Hoa có bề dày lịch sử văn hiến hiển nhiên là mô hình đặt ra cho nhà nước phong kiến Việt Nam đang vươn lên để mưu cầu phát triển. Thánh Tông triều Lý chính là vị vua khéo biết chuyển hoá quan hệ lệ thuộc cũ thành tiền đề thuận lợi để tiếp thu thành tựu của nền văn minh Trung Hoa. 

Nói riêng trên lĩnh vực giáo dục, có thể hình dung hai con đường: một là cứ để việc học tập tự phát trong dân chúng, thả lỏng giáo dục theo “tự nhiên”, không có vai trò của nhà nước. Con đường thứ hai là vì đại sự quốc gia, vì tương lai dân tộc, nhà nước chủ động tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng nhân tài để phụng sự đất nuớc. Yêu cầu cấp thiết ở đời Lý là phải có một đội ngũ trí thức đủ đảm đương công việc của triều đình. Nhà vua nêu gương trước bằng cách cho Hoàng thái tử đến học tập ở Văn Miếu. Ngoài các hoàng tử, về sau con cái của các quan tại triều cũng được chọn cho vào cùng học. Chưa đầy 5 năm sau, đầu năm Giáp Dần niên hiệu Thái Ninh thứ 3 (3-1075) Lý Nhân Tông đã cho mở khoa thi Nho học đầu tiên trong lịch sử nước ta, gọi là khoa Minh kinh bác học với tên tuổi của Lê Văn Thịnh là bậc khai khoa của các nhà trí thức khoa bảng nước ta. Năm 1076, vua cho các quan viên văn chức biết chữ được vào học và nhà học trong Văn Miếu chính thức được gọi là Quốc Tử Giám - đó là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Khởi đầu từ hoàng gia, sau khoa mở đầu nói trên (1075), qua các triều Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Lê Trung hưng, Nguyễn, nền giáo dục Nho học ngày càng lan toả đến tận các làng quê xa xôi. Từ chốn lều tranh vách đất những người trẻ tuổi tài năng của đất nước cần cù học tập đạt được thứ hạng cao trong các kỳ thi tuyển từ Trung khoa (thi Hương) lên Đại khoa (Thi Hội, Thi Đình) rồi được triều đình bổ nhậm các chức vụ trong kinh ngoài quận. Biết bao thế hệ hiền tài đã hết lòng chăm lo các công cuộc ích nước lợi dân. Lê Văn Thịnh quê xứ Kinh Bắc, sau khi đỗ đầu khoa Minh kinh bác học (1075) được bổ chức Nội cấp sự, cuối năm sau được thăng Thị lang bộ Binh (1076), dẫn đầu sứ bộ nước ta đến trại Vĩnh Bình đàm phán với sứ bộ nhà Tống về việc biên giới, khi trở về được phong hàm Thái sư (Tể tướng). Ông làm tể tướng 12 năm đất nước được thái bình vô sự, tù phạm được khoan giảm án phạt, nông phu được miễn giảm thuế khoá. Có thể coi ông như một cống hiến đầu tiên và tiêu biểu cho tầng lớp trí thức Nho học Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông Đại Việt. Mạc Hiển Tích (khoa 1086) được bổ chức Hàn lâm viện học sĩ, sau thăng Thượng thư, từng đi sứ Chiêm Thành. Trương Hanh đỗ đầu khoa thi Hội đầu tiên của nhà Trần (1232), làm quan đến Thượng thư. Trần Chu Phổ cùng đỗ khoa ấy, đứng đầu Quốc sử viện, là soạn giả  Đại Việt sử lược, bộ quốc sử đầu tiên của nuớc ta. Nguyễn Hiền (1235 - ?)  đỗ Trạng nguyên khi mới 13 tuổi. Lê Văn Hưu (Bảng nhãn 1272) tiếp nối bộ sử của Trần Chu Phổ, hoàn thành bộ Đại Việt sử ký 30 quyển. Bạch Liêu (1238 - ? ) thông minh tuấn tú, mắt sáng như sao, đọc sách một liếc quét thông mười dòng, 26 tuổi đậu Hương tiến, 29 tuổi đậu Trại Trạng nguyên khoa Thiệu Long 9 (1266), sau đỗ không ra làm quan, chỉ làm gia khách tham mưu cho Chiêu Minh vương Trần Quang Khải trấn thủ Nghệ An. Mạc Đĩnh Chi (Trạng nguyên 1304) nổi tiếng tài giỏi, làm thơ đọc đối sang sảng trước triều đình nhà Nguyên. Nguyễn Trung Ngạn (1289 - 1370), từ nhỏ đã nổi danh thần đồng, đỗ cao vẫn không ra làm quan, vua Trần Anh Tông mấy lần xuống chiếu thỉnh vời mới chịu ra giữ chức Gián quan, sau đi làm An phủ sứ  Nghệ An, vẫn kiêm chức Quốc sử viện giám tu quốc sử, được đánh giá là “giữ trọn tiếng tốt, không phụ danh Nho giả”. Chu Văn An (?-1370) Tư nghiệp Quốc Tử Giám, dâng Thất trảm sớ, danh tiếng vang lừng sử sách. Lê Hiến Phủ làm Trung gián đại phu, giữa Chính sự đường đương diện bắt bẻ Lê (tức Hồ) Quý Ly, Quý Ly dụ dỗ cách nào cũng không chịu theo. Đoàn Xuân Lôi (khoa 1384) dâng sớ phản bác việc Quý Ly muốn thay đổi ý nghĩa của Văn Miếu thờ Khổng Tử thành thờ Chu Công (có ý ví mình như Chu Công), sau bị Quý Ly bắt đi đày. Nguyễn Trãi (1380 - 1442) đỗ Thái học sinh triều Hồ nhưng là Khai quốc công thần của nhà Lê, bậc hiền triết rạng danh Nho gia đất Việt, được tôn vinh là danh nhân văn hoá thế giới.

Từ triều Lê về sau quy chế giáo dục thi cử ngày càng đầy đủ hoàn bị. Lệ cũ thi Hội phải 6 năm mới mở một khoa, từ đời Lê Thánh Tông triều đình quy định 3 năm mở một khoa, năm trước thi Hương thì năm sau Thi Hội, định lệ ổn định lâu dài, các triều sau đều theo như thế. Có thể nói triều Lê là vương triều khát cầu hiền tài. Tấm bia đầu tiên trong loạt bia Tiến sĩ có đoạn văn nổi tiếng có thể coi như một tuyên ngôn của triều đại này khẳng định vai trò của giới trí thức và kỳ vọng của đất nước đối với họ:

“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế, các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia là công việc trước nhất.”

Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết đó, hàng lớp người nhân tài tuấn tú đăng tên dự các khoa thi để thể hiện tài năng sẵn sàng đảm trách các công việc của quốc gia triều đình. Đào Công Soạn đỗ khoa đầu tiên của triều Lê (1426), Triệu Thái, Trình Thuấn Du, Phan Phu Tiên (đỗ khoa thứ 2, 1429), đều là những nhân tài có danh tiếng. Từ Trạng nguyên Nguyễn Trực khoa Đại Bảo Nhâm Tuất (1442) về sau, không kể những khoa chưa dựng bia hoặc bị mất, nói chung các Tiến sĩ đều được ghi tên bảng vàng bia đá, lưu danh cho đương thời và hậu thế quan chiêm. 

Thống kê ngày nay của chúng ta về số người đỗ đại khoa xấp xỉ 3000, trong đó riêng về thời Lý, Trần, Hồ hẳn là còn thiếu nhiều. Đăng khoa lục về cả thời gian dài này chỉ ghi tên được 75 vị đại khoa, trong khi đó chẳng hạn chỉ riêng khoa Hưng Long 12 (1304) đời Trần Anh Tông sử ghi có hàng ngàn thí sinh, số được lấy đỗ cả ba giáp là 44 người; số chưa đỗ nhưng đã qua được 4 kỳ thi (gọi là trường) là 330 người, đều cho lưu lại học Quốc Tử Giám
. Đủ biết số người đỗ đại khoa thời Lý Trần Hồ không chỉ là vài chục hay vài trăm. 

Với số lượng 75 vị đại khoa thời Lý, Trần, Hồ mà sử sách ghi được, công thêm cả số người đỗ đại khoa triều Nguyễn, tổng cộng nền giáo dục Nho học nước ta đã đào tạo tuyển chọn được 2894 người có danh hiệu học vị từ Tiến sĩ trở lên (kể cả 266 Phó bảng triều Nguyễn được coi tương đương Tiến sĩ).

Tuy còn cách xa thực tế, nhưng số đó đủ lớn để mỗi khi nhắc đến trong lòng chúng ta không khỏi trào dâng một niềm tin yêu về nền văn hoá giáo dục nguồn xa gốc bền của dân tộc ta.

Tầng lớp Nho sĩ bậc Trung khoa nhiều lần đông đảo hơn con số Đại khoa đã nêu trên. Ngay từ thời Trần, mỗi khoa thi Hội chỉ lấy đỗ nhiều lắm vài chục người, nhưng số người dự thi, tức là các Cử nhân, từ khắp nơi đổ về đông cả ngàn người. Đến triều Lê số hương tiến (tức Cử nhân) dự thi các khoa càng đông gấp bội. Số liệu phần nhiều có ghi trên các Bia tiến sĩ: Khoa 1442 có 450 người, khoa sau (1448) tăng lên 750; thời vua Lê Thánh Tông khoa Hồng Đức 6 (1475) tưởng đã là kỷ lục với 3.000 Cử nhân dự thi. Khoa Cảnh Thống 5 (1502) đời Lê Hiến Tông số dự thi còn đông hơn: 5.000 người. Nhưng kỷ lục phải kể đến khoa Dương Hoà 6 (1640) với 6.000 Cử nhân dự thi. (Bia dựng ngay đương thời, nhiều người chứng kiến, không ai dám ngờ các bia đá ghi thổi phồng các con số đó). 

Một nước như Việt Nam ta, vào thời Lê dân số chưa đông như bây giờ, số người có học vấn cử nhân dự thi Hội các khoa đông đảo như vậy cho thấy một nền giáo dục phát triển đến mức nào! Cũng cần lưu ý một điểm là để đỗ được cử nhân cũng không phải chuyện dễ. Các thí sinh phải qua thi hạch ở cấp phủ huyện (nghĩa là kiểm tra vòng loại), chỉ những ai qua được vòng sơ tuyển đó mới được nộp đơn dự thi. Mỗi trường thi Hương số được lấy đỗ cao lắm cũng chỉ vài chục người, có người thi hai ba lần không đỗ! 

Có thể thấy nếu gộp chung cả Trung khoa và Đại khoa, số lượng tầng lớp trí thức Nho học nước ta thật rất đông đảo. Chính họ chứ không ai khác, đời này qua đời khác tự mình vuơn lên, dùng tri thức học vấn tu dưỡng đạo đức bản thân, giáo dục nghĩa lễ cho con em trong nhà. Mỗi một gia đình có người có giáo dục, học thức như vậy là một điểm sáng văn hoá trên bầu trời Tổ quốc. Các điểm sáng văn hoá ấy hội tụ lại, lan toả ra, qua từng thế hệ từng tấc từng ly cải thiện nâng cao tổng thể nền văn hoá của dân tộc mà không có nó thì sau này dẫu có những cuộc cách mạng xã hội lớn lao đi nữa người dân cũng không thể nào tiếp thu được. 

Thời đại trung cổ nhiều vàng son, nhưng biết bao nhiêu dân tộc từ đông sang tây số phận người dân nô lệ lầm than cực khổ, những nơi dân chúng được học hành phát triển như nuớc ta có phải nhiều đâu? Nền học vấn ấy, chung cục bị lụi tàn vì không thích nghi được với thời đại đổi thay, nhưng thành tựu lớn cha ông tích luỹ cả ngàn năm đâu phải nhất đán mà quên đi được. 

Không chỉ riêng về văn hoá, với mốc thời gian 1070 xây dựng Văn Miếu thành lập Quốc Tử Giám, lịch sử đã ghi nhận quyết sách về đường hướng của nền giáo dục, đồng thời thể hiện cả lý tưởng xây dựng nền trị đạo nhân nghĩa trên đất nước ta. Trong niềm tự hào của chúng ta về tinh thần dân tộc quật cường, về nền văn hoá truyền thống có phần rất quan trọng dành cho sự lựa chọn có tầm cỡ lớn lao của vua Lý Thánh Tông và các đại thần giúp hoạch định chính sách cho vị vua anh minh đó. 

�


Khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám


trên bản đồ vệ tinh  Google Earth.








� Toàn thư, BK3-1a. 


� Xem: Văn bia Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất Đại Bảo 3 (1442).


� Toàn thư, BK6-19a.
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